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Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát bằng bảng hỏi ®ưîc sử dụng
với số lưîng mẫu là 774 cán bộ nghiên cứu thuộc Đề tài khoa học
cấp Bộ “Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ nữ nghiên cứu
khoa học trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” năm
2016-2017, bài viết phân tích thực trạng tham gia nghiên cứu
khoa học của cán bộ nữ, tìm hiểu tinh thần, thái độ tham gia
nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ nữ và yếu tố ảnh hưëng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ cán bộ nữ nghiên cứu khoa
học xã hội mặc dù đông đảo về số lưîng nhưng chất lưîng còn
hạn chế nhất định. Tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhận vai trò chủ nhiệm
đề tài ở hệ đề tài cấp bộ, cấp Nhà nưíc và đề tài hợp tác chưa cao
và thưêng thấp hơn so với cán bộ nam. Đại đa số cán bộ nữ khoa
học xã hội đều có sự nhiệt huyết và tinh thần say mê nghiên cứu
khoa học. Kết quả phân tích mô hình hồi quy chỉ ra rằng tinh
thần, thái độ nghiên cứu khoa học của cán bộ nữ không chỉ chịu
ảnh hưëng từ các yếu tố từ cá nhân như độ tuổi, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và sự hỗ trợ của gia đình mà còn chịu tác động
nhiều hơn bởi các yếu tố thể chế và cơ chế. 
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1. Đặt vấn đề 

“Thế giới cần đến khoa học, khoa học cần đến phụ nữ” là thông điệp
®ưîc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) ®ưa ra trong
chư¬ng trình “Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học”. Vì sao sự tham gia
của phụ nữ vào nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng? Thứ nhất, tỷ
lệ phụ nữ trong nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là một trong những
tiêu chí cho phép đánh giá bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ. Thứ hai, một nghiên cứu về phụ nữ trong khoa học và công nghệ đã
nhận định rằng cách phụ nữ tiếp cận, ưu tiên các hoạt động, thực hiện các
cam kết quốc tế về giới, khoa học và công nghệ đã làm tăng giá trị cho
khoa học và công nghệ bằng cách mang lại lợi ích cho phụ nữ, cộng đồng,
nền kinh tế và xã hội (Hays, Farhar, 2000 trích lại từ Elizabeth McGregor
và Fabiola Bazi, 2001). Một nghiên cứu khác xem xét các nhân tố thành
công của các nhóm làm việc đã chỉ ra rằng tỷ lệ nữ trong nhóm làm việc
là một trong những nhân tố quan trọng. Sự nhạy cảm xã hội, khả năng phát
hiện nhu cầu của các nhóm xã hội và chủ động đáp ứng nhu cầu đó của
phụ nữ đã đem lại sự thành công trong nhóm làm việc (Victoria Kwakwa,
2015). Đồng thời, ngưêi ta còng cho rằng sự có mặt của các nhà khoa học
nữ ở các vị trí lãnh đạo cũng rất quan trọng trong việc xây dựng mẫu hình
đối với phụ nữ trẻ khi họ lựa chọn nghề nghiệp (The Association of
Academies và Societies of Sciences in Asia, 2015).

ở Việt Nam, phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) ®ưîc nhận
định là nguồn lực to lớn và quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nưíc. Phát triển nguồn nhân lực nữ NCKH ở Việt Nam
hiện nay ®ưîc Đảng và Nhà nưíc đặc biệt quan tâm. Luật Khoa học và
Công nghệ 2013 (Điều 22) đã quy định: “Nhà nưíc trọng dụng nhân tài,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ sáng tạo và cống hiến; có chính sách và
biện pháp để thu hút nhân tài vào việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ ưu tiên, trọng điểm của Nhà nưíc; có chính sách khuyến
khích trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực nữ trong hoạt động
khoa học và công nghệ…”; “Nhà nưíc khuyến khích, tạo điều kiện để tổ
chức, cá nhân tự đào tạo, tham gia, tài trợ cho việc đào tạo, đào tạo lại
nhân lực, bồi dưìng nhân tài khoa học và công nghệ; khuyến khích đào
tạo và sử dụng nguồn nhân lực nữ trong hoạt động khoa học và công
nghệ”.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) là cơ quan nghiên
cứu quốc gia hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt
Nam. VASS đang quy hoạch phát triển trở thành cơ quan nghiên cứu, đào
tạo về khoa học xã hội và nhân văn ngang tầm quốc tế, góp phần định
hưíng sự phát triển nền khoa học xã hội và nhân văn của đất nưíc, phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đội ngũ
cán bộ nghiên cứu của VASS (1191 cán bộ), cán bộ nữ NCKH chiếm đa
số (60,5%). Trong khoảng 16 năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ NCKH của VASS
đã tăng lên đáng kể, từ 35% (năm 1999), 59% (năm 2008) tới 60,5% hiện
nay. Định hưíng phát triển VASS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030 đã đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ các nhà khoa học có trình độ
chuyên môn cao, mạnh cả về số lưîng và chất lưîng, có khả năng giải
quyết tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tham gia có hiệu quả vào sự
nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài viết
này sẽ tìm hiểu thực trạng tham gia NCKH của cán bộ nữ ở VASS trên hai
khía cạnh: thực trạng tham gia vào các đề tài khoa học và tinh thần, thái
độ trong nghiên cứu khoa học; đồng thời nhận diện những yếu tố thúc đẩy
và hạn chế thái độ tích cực NCKH của cán bộ nữ hiện nay. Điều này sẽ
góp phần đề xuất giải pháp giúp cho công tác NCKH của phụ nữ đạt ®ưîc
nhiều thành quả và góp phần vì sự tiến bộ của nữ tri thức.

2. Phư¬ng pháp phân tích

Trong bài viết này, cán bộ nữ NCKH ®ưîc xác định là nữ viên chức làm
công tác NCKH (giữ các chức danh khoa học như nghiên cứu viên, nghiên
cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp), làm việc trong các đơn vị trực
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Thực trạng tham gia các đề tài khoa học của cán bộ nữ ®ưîc xem xét
ở các vị trí tham gia (chủ nhiệm đề tài, thư ký đề tài, thành viên đề tài) vào
các loại hình đề tài khác nhau (đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp bộ, đề tài cấp
nhà nưíc, đề tài hợp tác trong nưíc, đề tài hợp tác nưíc ngoài, đề tài thuộc
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted). 

Tinh thần, thái độ tham gia NCKH của cán bộ nữ ®ưîc đánh giá thông
qua ý kiến của cán bộ nữ về một số nhận định: 1) Say mê, luôn tìm kiếm
tài liệu để bổ sung kiến thức trong lĩnh vực mình quan tâm; 2) Kiên trì thực
hiện đến cùng công việc ®ưîc giao với chất lưîng tốt nhất có thể; 3)
Thưêng trao đổi về lĩnh vực chuyên môn với đồng nghiệp. Những ngưêi
cho rằng cả ba nhận định đó hoàn toàn đúng với bản thân ®ưîc coi là
ngưêi có tinh thần thái độ tích cực trong tham gia nghiên cứu khoa học. 

Ngoài việc phân tích các văn bản tổ chức, đề tài đã thực hiện phỏng vấn
các cán bộ nghiên cứu nam và nữ. Toàn thể cán bộ nghiên cứu nữ và một nửa
số cán bộ nghiên cứu nam thuộc diện phỏng vấn, tuy nhiên, tính chung có
774 cán bộ nghiên cứu (trong đó cán bộ nữ chiếm 77,6%) đã ®ưîc phỏng vấn
bằng bảng hỏi. Bài viết sử dụng các phư¬ng pháp phân tích tư¬ng quan hai
biến và hồi quy đa biến (bằng mô hình hồi quy logistic) để nhận diện thực
trạng và các yếu tố tác động đến thái độ tham gia NCKH của cán bộ nữ. 
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3. Tổng quan chung về phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học 

Trên thế giới, mặc dù số liệu thống kê của các quốc gia về phụ nữ tham
gia NCKH còn nhiều hạn chế, song nguồn số liệu sẵn có tính đến năm
2014 cho thấy nhìn chung, phụ nữ chỉ chiếm một phần nhỏ trong số các
nhà khoa học ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Số liệu Bảng 1 cho thấy
tính chung trên thế giới tỷ lệ phụ nữ NCKH chỉ chiếm 28,8%. Tỷ lệ phụ
nữ tham gia NCKH ở các khu vực Trung á, Mỹ La Tinh, các quốc gia ¶
Rập, khu vực Trung và Đông Âu cao hơn so với khu vực châu ¸. 

Tại Việt Nam, số liệu điều tra NCKH và phát triển công nghệ năm
2014 cho biết, tỷ lệ phụ nữ NCKH tăng theo các năm song vẫn thấp hơn
so với tỷ lệ nam giới (xem Bảng 2).

Cơ cấu nam nữ trong khoa học và công nghệ có sự thiên lệch với sự có

Bảng 1. Tỷ lệ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học (những ngưêi làm việc
trong hoạt động nghiên cứu và phát triển) năm 2014 hoặc năm gần đây

nhất (theo sự sẵn có của số liệu thống kê)

Bảng 2. Số lưîng cán bộ nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

* Theo thông lệ quốc tế số cán bộ nghiên cứu sẽ ®ưîc quy đổi theo số cán bộ làm việc toàn
thời gian cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (FTE -Full Time Equivalent), nếu quy đổi thì
số lưîng cán bộ nghiên cứu của Việt Nam sẽ giảm đi rất nhiều, ví dụ theo kết quả điều tra thì
các giảng viên đại học chỉ dành trung bình 1/3 thời gian cho hoạt động nghiên cứu và phát
triển (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014).

Nguồn: UNESCO Institute for Statistics, August 2016 (trích lại từ UNESCO, 2017)
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mặt nhiều hơn của nữ trong nhóm khoa học xã hội, nhân văn và ít hơn
trong nhóm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ. Trong tư¬ng lai gần,
cơ cấu nguồn nhân lực nữ nghiên cứu ít có khả năng cải thiện bởi thực tế
hiện nay sinh viên nữ vẫn có xu hưíng chuyên về giáo dục, nhân văn và
nghệ thuật trong khi nam giới có nhiều khả năng chuyên về kỹ thuật, sản
xuất và xây dựng.

So với nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, số lưîng phụ nữ
tham gia NCKH ở Việt Nam cao hơn. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ nữ
NCKH vào hoạt động NCKH còn có những hạn chế nhất định. Trong
những năm gần đây, số lưîng các nhà khoa học nữ chủ trì đề tài khoa học
cấp nhà nưíc rất ít, thưêng chỉ trong khoảng 1/4 số lưîng chủ nhiệm đề
tài, kể cả trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên (Nguyễn
Thị Việt Thanh, 2015; Kiều Quỳnh Anh, 2015).

Trong phạm vi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã có một số
nghiên cứu ®ưîc thực hiện đánh giá về thực trạng tham gia NCKH của cán
bộ nữ trong Viện từ năm 2000 cho đến nay (Trung tâm Khoa học xã hội
và nhân văn quốc gia, 2000; Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2005; Viện
Khoa học xã hội Việt Nam, 2008). Các nghiên cứu đã có cũng chỉ ra rằng
tỷ lệ cán bộ nữ tham gia NCKH có xu hưíng ngày càng tăng. Tuy nhiên,
tỷ lệ cán bộ nữ làm chủ nhiệm đề tài khoa học các cấp luôn thấp hơn so
với cán bộ nam. Chất lưîng của nữ cán bộ nghiên cứu, ®ưîc đánh giá qua
trình độ chuyên môn, các kỹ năng cơ bản, ngày càng ®ưîc cải thiện song
tình trạng mất cân đối về tỷ lệ nam nữ tham gia lãnh đạo quản lý vẫn tồn
tại với tỷ lệ thấp dần cán bộ nữ ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Kết quả các
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công việc gia đình làm giảm đáng kể sự cống
hiến cho hoạt động NCKH của cán bộ nữ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam, nhất là khi hoạt động NCKH thưêng đòi hỏi sự sẵn sàng
làm việc ngoài giờ hành chính và tham gia các chuyến công tác thực địa. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Một số đặc điểm cơ bản của cán bộ nữ NCKH ở VASS

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nữ cán bộ nghiên cứu ở VASS có trình độ
chuyên môn từ cử nhân trở lên với nhiều chuyên ngành khác nhau như Luật
học, Xã hội học, Ngoại ngữ, Khảo cổ học, Triết học, Lịch sử học, Kinh tế
học, Nhân học… Trong đó, đa số cán bộ hiện có trình độ thạc sỹ (61,1%).
Tỷ lệ có trình độ tiến sĩ là 23,4%. Tỷ lệ cán bộ nữ có học hàm PGS ở VASS
là 30/730 (chiếm 4,1% số cán bộ nữ nghiên cứu khoa học). Xét trong số
cán bộ có học hàm PGS, tỷ lệ nữ là 30/136 (chiếm 7,9%). Số liệu này cho
thấy tỷ lệ cán bộ nữ có học hàm trong VASS còn khá khiêm tốn. Xét theo
ngạch chuyên môn, đa số nữ cán bộ nghiên cứu ở ngạch nghiên cứu viên
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(78,3%). Tỷ lệ nữ cán bộ ở ngạch nghiên cứu viên chính là 18,5% và tỷ lệ
nữ cán bộ ở ngạch nghiên cứu viên cao cấp chỉ chiếm 3,2%.

Về trình độ ngoại ngữ, 78,4% cán bộ nghiên cứu có thể sử dụng thành
thạo hoặc tư¬ng đối thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Tùy thuộc từng chuyên
ngành khác nhau, nữ cán bộ nghiên cứu sử dụng thành thạo/ tư¬ng đối thành
thạo một trong 5 ngoại ngữ (Nga, Trung, Anh, Pháp, Nhật), phổ biến nhất
vẫn là tiếng Anh. Tỷ lệ thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ chỉ chiếm 21,8%. Về
trình độ tin học, đại đa số nữ cán bộ nghiên cứu thành thạo trong sử dụng
tin học văn phòng, kết nối và sử dụng internet. Bên cạnh đó, đa số nữ cán
bộ nghiên cứu cũng thành thạo trong việc sử dụng phần mềm chuyên môn
trên máy tính để phục vụ công việc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.
Trong xu thế phát triển của tiến trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, ngoại
ngữ và tin học cũng là công cụ quan trọng giúp đội ngũ cán bộ nghiên cứu
tiếp cận với tri thức khoa học tiên tiến của thế giới. Vì thế, tiếp tục nâng cao
trình độ ngoại ngữ và tin học vẫn là yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ nghiên
cứu nói chung và đội ngũ nữ cán bộ nghiên cứu nói riêng. 

4.2. Thực trạng tham gia các đề tài khoa học của cán bộ nữ ở VASS

Tìm hiểu thực trạng tham gia các đề tài khoa học của cán bộ nữ trong
vòng 5 năm qua cho thấy, nữ cán bộ nghiên cứu đã và đang tham gia đề
tài khoa học các cấp ở nhiều vị trí khác nhau. Nhìn chung, trong số các hệ
đề tài, ở vị trí chủ nhiệm đề tài, cán bộ nữ có tỷ lệ cao nhất ở đề tài cấp
Viện. ở hệ đề tài cấp Bộ, cán bộ nữ tham gia với vai trò thành viên hoặc
thư ký nhiều hơn. Tỷ lệ cán bộ nữ đã từng làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
trong vòng 5 năm qua chỉ chiếm 11,6%. ở cấp nhà nưíc, tỷ lệ cán bộ nữ
tham gia không nhiều (chỉ 23,3% cán bộ nữ đã từng tham gia đề tài cấp
Nhà nưíc), trong đó chủ yếu tham gia với vai trò thành viên. 

Phân tích thực trạng về vị trí đảm nhiệm trong các loại hình đề tài của
cán bộ nghiên cứu nữ và cán bộ nghiên cứu nam cho thấy, có sự khác biệt
giới về vị trí đảm nhiệm trong đề tài giữa cán bộ nghiên cứu nam và cán
bộ nghiên cứu nữ. Thứ nhất, 4/6 loại hình đề tài có tỉ lệ nam cán bộ nghiên
cứu làm chủ nhiệm đề tài cao hơn so với tỉ lệ nữ cán bộ nghiên cứu làm
chủ nhiệm đề tài (Đề tài cấp nhà nưíc: nam (0,6%) - nữ (0,5%); Đề tài
thuộc Quỹ Nafosted: nam (2,5%) - nữ (2,0%); Hợp tác trong nưíc: nam
(3,1%) - nữ (1,6%); Hợp tác nưíc ngoài: nam (0,6%) - nữ (0,5%). Thứ hai,
hầu hết vị trí thư ký đề tài đều do cán bộ nghiên cứu nữ đảm nhiệm. Công
việc thư ký đề tài thưêng ®ưîc mặc định là phù hợp với nữ, bởi lẽ công
việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận trong việc thực hiện các hoạt động
thanh quyết toán của đề tài, bên cạnh đó, với kỹ năng giao tiếp nhẹ nhàng
và linh hoạt sẽ giúp cho việc liên hệ địa phư¬ng và triển khai đề tài tại địa
bàn nghiên cứu thuận lợi hơn... Thứ ba, có sự chênh lệch về tỉ lệ cán bộ
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nghiên cứu nam và tỉ lệ cán bộ nghiên cứu nữ ở vị trí thành viên đề tài,
nam cán bộ nghiên cứu tham gia nhiều hơn ở các loại hình đề tài cấp nhà
nưíc, đề tài Quỹ Nafosted và đề tài hợp tác trong nưíc, trong khi đó, nữ
cán bộ nghiên cứu lại tham gia nhiều hơn ở nhóm đề tài cấp Viện, cấp Bộ
và đề tài hợp tác nưíc ngoài (xem Bảng 3). 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưëng tới sự tham gia của cán bộ nữ vào các
đề tài khoa học. Các yếu tố thuộc về cá nhân gồm có trình độ chuyên môn,
khả năng ngoại ngữ, sự say mê, nhiệt huyết cho nghiên cứu khoa học...
Các yếu tố bên ngoài bao gồm cơ chế giao nhận đề tài, kinh phí thực hiện,
thủ tục thanh quyết toán, yêu cầu về sản phẩm và sự hỗ trợ từ gia đình.
Chia sẻ của 01 nữ cán bộ nghiên cứu dưíi đây cung cấp thông tin chi tiết
về các yếu tố ảnh hưëng: “Những yếu tố khiến tôi gặp khó khăn trong việc
tiếp cận các cơ hội tham gia các đề tài khoa học gồm: Thứ nhất, yếu tố
gia đình. Là phụ nữ, có con nhỏ nên cũng ảnh hưëng không ít đến thời
gian nghiên cứu và cơ hội học tập, nâng cao trình độ đặc biệt là ở nưíc
ngoài. Thứ hai là yếu tố bản thân. Nhiều khi sức × trong cá nhân còn lớn,
chưa thực sự đầu tư tâm trí cho hoạt động nghiên cứu khoa học nên kết
quả còn hạn chế. Thứ ba, kinh phí cho các hoạt động khoa học đôi khi
không đủ để trang trải cho cuộc sống nên buộc phải có sự lựa chọn
(NCKH hay hoạt động khác). Thứ tư, cơ chế giao nhận đề tài là một vấn
đề tôi trăn trở vì với một số chuyên ngành hẹp như của tôi là Mỹ học để

Bảng 3. Tỷ lệ cán bộ tham gia các loại hình đề tài 
theo từng vị trí đảm nhiệm (%)

Mức ý nghĩa thống kê: *P<0,1 **P<0,05 ***P<0,01
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nhận đề tài cấp Bộ hay Nhà nưíc rất khó, còn đối với đề tài thuộc Quỹ
Nafosted thì có nhiều yêu cầu mà tôi chưa đáp ứng ®ưîc (như yêu cầu có
xuất bản phẩm quốc tế). Thứ năm, kiến thức và kỹ năng trong nhiều hoạt
động nghiên cứu còn thiếu dù đã ®ưîc trải qua một số khóa đào tạo ngắn
hạn” (PVS, nữ cán bộ nghiên cứu, 42 tuổi, học vị PGS.TS, chức vụ Trưëng
phòng).

4.3. Thái độ, tinh thần nghiên cứu khoa học của cán bộ nữ ở VASS

Sự say mê, tính chủ động và sự kiên trì là những đức tính rất cần thiết
trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây ®ưîc coi là những yếu tố quan
trọng thúc đẩy và tăng cưêng cho năng lực NCKH của nhà nghiên cứu:
“Học tập, giảng dạy và NCKH là niềm đam mê của tôi, do vậy đến thời
điểm hiện tại tôi không thấy cản trở hay khó khăn gì. Cá nhân tôi nhận
thấy, khi có đam mê thì mọi khó khăn sẽ vưît qua” (PVS, nữ cán bộ nghiên
cứu, 38 tuổi). 

Đa số cán bộ nữ nhận định bản thân họ là ngưêi kiên trì thực hiện đến
cùng công việc ®ưîc giao với chất lưîng tốt nhất có thể (86,0%). Có
81,5% ngưêi cho biết họ thưêng trao đổi về lĩnh vực chuyên môn với đồng
nghiệp và 67,6% ngưêi cho rằng họ say mê, luôn tìm kiếm tài liệu để bổ
sung kiến thức trong lĩnh vực mình quan tâm. Xét tư¬ng quan với cán bộ
nam, có vẻ như tâm trạng và thái độ làm việc của cán bộ nam tư¬ng đối
tích cực hơn so với cán bộ nữ. ở cả ba nhận định, tỷ lệ cán bộ nam cho
rằng nhận định đó phù hợp với bản thân mình đều cao hơn so với cán bộ
nữ. Đặc biệt, ở nhận định “Say mê, luôn tìm kiếm tài liệu để bổ sung kiến
thức trong lĩnh vực mình quan tâm”, tỷ lệ cán bộ nam cho rằng điều này
đúng với bản thân cao hơn 9,2 điểm phần trăm so với cán bộ nữ (Bảng 4). 

4.4. Các yếu tố ảnh hưëng đến tinh thần, thái độ nghiên cứu khoa
học của cán bộ nữ ở VASS

Sự đam mê có vai trò quan trọng đối với hoạt động NCKH của cán bộ
nghiên cứu nói chung và cán bộ nữ nói riêng nên việc nhận diện các yếu

Bảng 4. Tỷ lệ cán bộ khẳng định những nhận định ®ưa ra đúng hoàn
toàn với bản thân chia theo giới tính cán bộ
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tố thúc đẩy và các yếu tố hạn chế tinh thần, thái độ nghiên cứu tích cực
của cán bộ nữ là vấn đề cần thiết. Bảng 5 thể hiện kết quả phân tích đa
biến mô hình các yếu tố ảnh hưëng đến thái độ tích cực trong NCKH của
cán bộ nữ. Hệ biến số độc lập bao gồm: (1) Các biến số đo nguồn lực của
nữ cán bộ nghiên cứu như trình độ học vấn, độ tuổi, trình độ ngoại ngữ,
trình độ tin học; (2) Các biến số liên quan đến cơ chế, chính sách như yêu
cầu đối với sản phẩm khoa học, cách thức triển khai đề tài cấp Bộ/ cấp cơ
sở, đánh giá về sự phù hợp trong phân công công việc của lãnh đạo, việc
đánh giá đúng năng lực đóng góp của cán bộ nghiên cứu của lãnh đạo; (3)
Biến số về sự hỗ trợ của gia đình đối với cán bộ nữ (tạo điều kiện về kinh
tế, chia sẻ về công việc chuyên môn và công việc gia đình với cán bộ nữ). 

Biến số phụ thuộc là tinh thần, thái độ tích cực trong NCKH của cán
bộ nữ. Biến số này ®ưîc xây dựng trên cơ sở 3 nhận định: (1) Say mê, luôn
tìm kiếm tài liệu để bổ sung kiến thức trong lĩnh vực mình quan tâm; (2)
Kiên trì thực hiện đến cùng công việc ®ưîc giao với chất lưîng tốt nhất có
thể; (3) Thưêng trao đổi về lĩnh vực chuyên môn với đồng nghiệp. Những
ngưêi cho rằng cả ba nhận định đó hoàn toàn đúng với bản thân ®ưîc coi
là ngưêi có tinh thần, thái độ tích cực trong tham gia nghiên cứu khoa học. 

Cơ sở xây dựng mô hình phân tích này là hưíng tiếp cận giới và lý
thuyết nguồn lực. Theo tiếp cận giới, quan điểm truyền thống phổ biến về
phân công lao động gia đình là phụ nữ giữ vai trò “nội tưíng”, đảm ®ư¬ng
các công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình trong khi nam giới đảm
nhận vai trò “trụ cột gia đình”, tham gia các hoạt động kinh tế tạo thu nhập
cho gia đình. Trong khi gánh nặng công việc gia đình có thể làm tăng sự
mệt mái, hạn chế sự say mê, tinh thần tham gia hoạt động NCKH của ngưêi
phụ nữ; ngưîc lại, sự hỗ trợ, chia sẻ về công việc gia đình, kinh tế và công
việc chuyên môn của các thành viên gia đình sẽ làm tăng nhiệt huyết, đam
mê tham gia của NCKH của cán bộ nữ. Theo cách tiếp cận nguồn lực,
những ngưêi có năng lực chuyên môn tốt hơn, có các yếu tố hỗ trợ như vÒ
cơ chế thực hiện, ®ưîc lãnh đạo Viện giao việc phù hợp với trình độ chuyên
môn thì khả năng có sự say mê, thái độ tích cực cho hoạt động NCKH cao
hơn những ngưêi không có hoặc hạn chế hơn về các nguồn lực đó. 

Kết quả mô hình cho thấy các yếu tố quan trọng thúc đẩy sự say mê
nhiệt huyết NCKH của cán bộ nữ gồm có sự giao việc phù hợp với trình
độ chuyên môn của cán bộ nữ, cách thức triển khai các đề tài cơ sở phù
hợp (lựa chọn đề tài và chủ nhiệm đề tài công bằng, phân bổ đề tài tạo điều
kiện cho cán bộ trẻ, nghiệm thu công khai, hội đồng đánh giá kết quả
nghiên cứu khách quan, thành viên hội đồng phù hợp với chuyên ngành)
và những ngưêi cho rằng yêu cầu về các sản phẩm khoa học hiện nay là
yếu tố thúc đẩy đối với hoạt động NCKH của họ. Một yếu tố quan trọng
nữa đó là sự chia sẻ, hỗ trợ của gia đình là nguồn lực quan trọng giúp cán
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bộ nữ phát huy ®ưîc sự nhiệt huyết, say mê trong nghiên cứu khoa học.
Như vậy, sự nhiệt huyết, say mê nghiên cứu của cán bộ nữ không chịu ảnh
hưëng đáng kể bởi các yếu tố cá nhân như độ tuổi, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ mà chịu tác động nhiều hơn bởi các yếu tố thể chế và cơ chế

Mức ý nghĩa thống kê: *P<0,1 **P<0,05 ***P<0,01

Bảng 5. Các yếu tố tác động đến khả năng có thái độ tích cực trong NCKH
của cán bộ nữ (kết quả mô hình hồi quy logistic)
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còng như sự hỗ trợ của gia đình. 

5. Thảo luận và kết luận

Cán bộ nữ NCKH của VASS chiếm số lưîng lớn trong đội ngũ cán bộ
NCKH (nhiều hơn số lưîng cán bộ nam) và đang ngày càng tăng về số
lưîng. Vì thế, việc quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học nữ là hết
sức cần thiết, phù hợp với định hưíng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học
công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nưíc và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ cán bộ nữ NCKH mặc dù đông
về số lưîng nhưng chất lưîng còn nhiều hạn chế như tỷ lệ cán bộ nữ ở
chức danh nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp không cao (hơn
20%), tỷ lệ có học vị tiến sĩ cũng chỉ chiếm khoảng 1/4 số lưîng cán bộ
nữ, chỉ có khoảng 1/5 cán bộ nữ sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ
(thưêng là tiếng Anh). 

Sự tham gia của cán bộ nữ vào các đề tài NCKH cũng còn hạn chế nhất
định. Điều này thể hiện qua tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhận vai trò chủ nhiệm
đề tài ở các đề tài cấp bộ, đề tài Nhà nưíc, đề tài hợp tác chưa cao và
thưêng thấp hơn trong tư¬ng quan so với cán bộ nam. Có nhiều yếu tố ảnh
hưëng tới khả năng đảm nhiệm vị trí chủ trì các đề tài khoa học của cán
bộ nữ. Trong đó yêu cầu về học vị, năng lực chuyên môn hoặc vị trí công
tác phù hợp là những tiêu chí cứng bắt buộc cán bộ nghiên cứu (cả nữ và
nam) đều phải đáp ứng khi làm chủ nhiệm đề tài. Ví dụ, thông tư số
37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ
Nafosted tài trợ quy định điều kiện làm chủ nhiệm đề tài là có học vị tiến
sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư. Bên cạnh đó cùng với quá trình hội
nhập quốc tế, xuất bản phẩm quốc tế cũng là tiêu chí quan trọng cần có
(có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp ®ưîc công bố trên tạp chí
quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
Điều này đặt yêu cầu cần thiết nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ
ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ
cán bộ nữ. Để đáp ứng ®ưîc yêu cầu đó đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của
cá nhân nữ cán bộ nghiên cứu mà còn cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ
cán bộ nữ trong bối cảnh họ không chỉ gặp những khó khăn tư¬ng tù như
cán bộ nam mà còn có những khó khăn riêng mang tính giới như vai trò
làm mẹ và vai trò ®ưîc xã hội gắn cho là ngưêi chăm sóc gia đình. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, đại đa số cán bộ nữ trong mẫu
nghiên cứu khẳng định bản thân đã và đang kiên trì, nỗ lực trong hoạt
động nghiên cứu. Sự nhiệt huyết, tinh thần say mê NCKH có ý nghĩa quan
trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia NCKH có chất lưîng đối với các nhà
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khoa học, đặc biệt đối với các nhà khoa học nữ. Kết quả phân tích mô hình
hồi quy chỉ ra rằng việc thực hiện cơ chế triển khai các đề tài nghiên cứu
hợp lý như lựa chọn đề tài và chủ nhiệm đề tài công bằng, nghiệm thu
công khai, hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu khách quan, thành viên
hội đồng phù hợp với chuyên ngành… là cần thiết để tăng khả năng có sự
say mê, nhiệt huyết trong NCKH của cán bộ nữ. Bên cạnh đó, vai trò của
ngưêi đứng đầu đơn vị và gia đình cũng rất quan trọng vì vậy cần đảm bảo
rằng, ngưêi lãnh đạo giao việc phù hợp với trình độ chuyên môn của cán
bộ nghiên cứu. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy công tác truyền thông về bình
đẳng giới, về vai trò của cán bộ nữ trong khoa học để cán bộ nữ có ®ưîc
sự sẻ chia, hỗ trợ của các thành viên gia đình (về tài chính, về công việc
gia đình). Nhờ đó, sự chuyên tâm, sự say mê NCKH của cán bộ nữ sẽ ®ưîc
tăng cưêng.n

Chú thích

(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp phát huy vai
trò của cán bộ nữ nghiên cứu khoa học trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2016-2017.
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